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ThuyÕt minh vÒ 
một danh lam thắng cảnh
A. Mục tiêu
1.Kiến thức:

- Sự đa dạng về đối tượng được giới thiệu trong văn bản thuyết  minh
-Đặc điểm ,cách làm bài văn thuyết minh về danh lam thắng cảnh
-Mục đích , yêu cầu, cách quan sát và cách làm bài văn giới thiệu danh lam thắng cảnh.

2.Kĩ năng:

+KNBD:

-Quan sát danh lam thắng cảnh
-Đọc tài liệu , tra cứu. thu thập, ghi chép những tri thức khách quan về đối tượng để sử dụng trong bài văn thuyết minh về danh lam thắng cảnh 

-Tạo lập đuợc một văn bản thuyết minh về một cách thức, phương pháp , cách làm có độ dài 300 chữ
+KNS:

-Giao tiếp, suynghĩ sáng tạo,
3.Thái độ:

-Hs có ý thức tự lập trong bài viết .
B. Chuẩn bị
- GV: Giáo án, TLTK, bảng phụ
- HS: Đọc trước bài
C. Phương pháp
- Phương pháp vấn đáp, thuyết trình, phân tích tình huống mẫu, thực hành viết tích cực...
D . Tiến trình

I- ổn định tổ chức (1’)

II- Kiểm tra bài cũ(5')
? Em hãy cho biết cách giới thiệu một phương pháp (cách làm)? Bố cục chung của kiểu bài này?
III- Bài mới (36’)

* Giới thiệu bài: Danh lam thắng cảnh là một địa danh, một khung cảnh nổi tiếng ở một địa phương nhất định. Ngoài vẻ đẹp, địa danh ấy có thể liên quan đến những sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử...
	Hoạt động 1 (vấn đáp, thuyết trình..)
HS đọc văn bản
?) Văn bản giới thiệu những đối tượng nào? Văn bản giúp em hiểu gì về Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn
- Hồ Hoàn Kiếm: Nguồn gốc, sự tích, tên hồ...

- Đền Ngọc Sơn: nguồn gốc, quá trình xây dựng, vị trí...

?) Muốn có những tri thức ấy thì người viết phải làm thế nào?

- Đọc sách, tra cứu, hỏi han, quan sát

?) Bài viết sắp xếp theo bố cục như thế nào?

- 2 phần: giới thiệu     hồ Hoàn Kiếm

                                   đền Ngọc Sơn
?) Có thiếu sót gì trong bố cục ?

- Thiếu mở bài

?) Nội dung bài thuyết minh trên còn thiếu những gì ?

- Thiếu miêu tả vị trí, độ rộng hẹp của hồ, vị trí của tháp Rùa, của đền Ngọc Sơn, cầu Thê Hóc

- Thiếu miêu tả quang cảnh xung quanh, cây cối, màu nước xanh

- Thiếu chi tiết : thỉnh thoảng rùa nổi lên -> bài viết khô khan, thiếu hấp dẫn

?) Bài viết đã sử dụng phương pháp nào để thuyết minh ?

- Giải thích, phân tích

?) Với  muốn làm 1 bài thuyết minh mét danh lam thắng cảnh ta phải làm như thế nào ? Lời văn ra sao ?

- 2 HS phát biểu -> 1 HS đọc ghi nhớ

*GV : Nên sử dụng nhiều phương thức : miêu tả, tự sự, biểu cảm, giải thích, biện luậnêuê
	I. Giới thiệu một danh lam thắng cảnh
1.Khảo sát, phân tích ngữ liệu

Văn bản: Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn
- Giới thiệu hồ Hoàn Kiếm, đền Ngọc Sơn
- Bố cục: 2 phần

- Yêu cầu: đọc, tra cứu, hỏi han,...
2. Ghi nhớ: SGK(34)

	Hoạt động 2(Khăn phủ bàn)
- Chia 3 nhóm, mỗi nhóm 1 bài
- HS chuẩn bị vào phiếu học tập

-> trình bày -> nhận xét -> thống nhất ý đùng
	II. Luyện tập

1. Bài tập 1 (35)

- Lặp lại bố cục: 3 phần
a) Mở bài: giới thiệu khái quát Hồ Hoàn Kiếm

b) Thân bài: giới thiệu hồ, đền: vị trí, hình dáng, lịch sử, cảnh quan, tầm quan trọng...

c) Kết bài: cảm xúc, ấn tượng về hồ Hoàn Kiếm

2. Bài tập 3 (35): Xây dựng bố cục:
- Vị trí địa lí của thắng cảnh

- Các bộ phận của thắng cảnh -> giới thiệu, mô tả từng phần

- Vị trí thắng cảnh trong đời sống tình cảm con người

3. Bài tập

* Bố cục chung
a) Mở bài: giới thiệu danh lam thắng cảnh (cần gây ấn tượng về sự độc đáo)
b) Thân bài: vị trí địa lí, di tích, lai lịch (thường gắn với lịch sử) cảnh quan hiện nay (từng bộ phận)

c) Kết bài: giá trị của thắng cảnh đối với quê hương, đất nước, đời sống tinh thần, tình cảm của nhân dân

* Phương pháp thường dùng: giới thiệu, nêu ví dụ, số liệu, phân tích kết hợp miêu tả, bình luận


4. Củng cố (Vấn đáp,2p)Những chú ý khi viết bài thuyết minh về danh lam thắg cảnh
5. Hướng dẫn về nhµ(Thuyết trình1p)
- Học bài, hoàn thành bài tập, chuẩn bị bài: Ôn tập về văn bản thuyết minh
E. Rút kinh nghiệm ……………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
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ôn tập về văn bản thuyết minh
A. Mục tiêu

1.Kiến thức:

- Giúp học sinh ôn lại khái niệm về văn bản thuyết minh, các phương pháp thuyết minh, yêu cầu cơ bản khi làm văn thuyết minh, sự phong phú ,đa dạng về đối tuợng cần giới thiệu trong vb t/minh và nắm chắc cách làm một văn bản thuyết minh
2.Kĩ năng:

+KNBD:

-Khái quát , hệ thống những kiến thức đã học

-Đọc ,hiểu yêu cầu đề bài văn thuyết minh

-Quan sát đối tượng cần thuyết minh

-Lập dàn ý , viết đoạn văn và bài văn thuyết minh

+KNS:-Thuyết trình, nêu giải quyết vấn đề 
3.Thái độ :
- Có thái độ ý thức sử dụng đúng kiểu văn bản

B. Chuẩn bị
- Giáo án, TLTK, bảng phụ

C. Phương pháp
- Phương pháp vấn đáp, thuyết trình, khăn phủ bàn...
D . Tiến trình

I- ổn định tổ chức (1’)

II- Kiểm tra bài cũ(5p)
? Hãy cho biết cách thuyết minh một danh lam thắng cảnh? Kêt tên một số văn bản thuyết minh danh lam thắng cảnh mà em biết?
III- Bài mới (36’)

· Giới thiệu bài: Danh lam thắng cảnh là một địa danh, một khung cảnh nổi tiếng ở một địa phương nhất định. Ngoài vẻ đẹp, địa danh ấy có thể liên quan đến những sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử...
	Hoạt động 1 (Vấn đáp, thuyết trình, ...)
?) Văn bản có vai trò và tác dụng như thế nào trong đời sống?

- 2 HS nêu -> GV chốt -> ghi

?) Bài thuyết minh phải đảm bảo có tính chất gì? Có gì khác với văn bản tự sự, biểu cảm, nghị luận?

- Khác phương thức biểu đạt

+ xác thực, khái quát, chính xác

+ không được hư cấu

?) Muốn làm tốt bài văn thuyết minh, cần phải chuẩn bị những gì?

- Quan sát, học tập, tích luỹ tri thức

?) Bài văn thuyết minh phải làm nổi bật điều gì?

- Đặc điểm cơ bản của đối tượng thuyết minh

?) Những phương pháp thuyết minh nào thường được chú ý vận dụng?
Hoạt động 2(Thực  hành viết tích cực)

- HS đọc bài tập

-> GV chia nhóm HS : mỗi nhóm lập dàn ý 1 đề

- HS trình bày -> nhận xét -> GV chốt

- HS đọc bài tập 2

GV chia HS thành 3 nhóm, mỗi nhóm 1 bài 

-> đại diện trình bày
- HS đọc bài tập 2

GV chia HS thành 3 nhóm, mỗi nhóm 1 bài 

-> đại diện trình bày
	1.Vai trò, tác dụng của văn thuyết minh

- Cung cấp những tri thức về đặc điểm, tính chất, nguyên nhân, ý nghĩa của các hiện tượng, sự vật trong tự nhiên, xã hội

2. Tính chất

- Tri thức phải khái quát, xác thực, đáng tin cậy

3. Yêu cầu khi làm văn thuyết minh

- Học tập, tích luỹ tri thức bằng nhiều biện pháp: nghiên cứu, học hỏi...

- Làm nổi bật đặc điểm cơ bản của đối tượng thuyết minh

4. Phương pháp thuyết minh: nêu định nghĩa, liệt kê, giới thiệu, nêu ví dụ, số liệu, so sánh, phân loại, phân tích
II. Luyện tập

1. Bài tập 1 (35)

a) Dàn bài giới thiệu một đồ dùng trong học tập, sinh hoạt

* Mở bài: giới thiệu khái quát đối tượng thuyết minh

* Thân bài: cấu tạo: từng bộ phận (hình dáng, chất liệu, kích thước, màu sắc)

- Công dụng

- Cách sử dụng và bảo quản

* Kết bài: khẳng định vai trò của đối tượng thuyết minh, những điều lưu lý khi lựa chọn và sửa chữa

b) Giới thiệu một danh lam thắng cảnh

* Mở bài: giới thiệu chung danh lam thắng cảnh(ý nghĩa văn học, lịch sử...)

* Thân bài: - Vị trí địa lí, di tích...

- Lai lịch, quá trình phát triển

- Cấu trúc từng phần, từng mặt

- Cảnh quan hiện tại

* Kết bài: giá trị của danh lam thắng cảnh đối với đất nước và đời sống tình cảm con người

c) Thuyết minh về một văn bản, một thể loại văn học

- Thuyết minh một văn bản

* Mở bài: giới thiệu tác giả và hoàn cảnh sáng tác tác phẩm

* Thân bài: - Tóm tắt nội dung tác phẩm

- Giới thiệu đặc điểm nổi bật của tác phẩm     nội dung

                                                                         hình thức NT

* Kết bài: tác dụng của tác phẩm đối với cuộc sống

- Thuyết minh một thể loại văn học

* Mở bài: giới thiệu khái quát về thể loại

* Thân bài: trình bày các yếu tố hình thức của thể loại

* Kết bài: tác dụng hình thức thể loại đối với việc thể hiện chủ đề

d) Giới thiệu cách làm một đồ dùng học tập

- Nguyên liệu             - Cách làm               - Yêu cầu thành phẩm

2. Bài tập 2: Tập viết đoạn văn
a) Giới thiệu một danh lam thắng cảnh: Nhóm 1 

b) Giới thiệu một trò chơi: Nhóm 2

c) Thuyết minh về một văn bản: Nhóm 3


IV. Củng cè(2pvấn đáp các bứoc làm bài văn thuyết minh.)
V. Hướng dẫn về nhµ(1phuyết trình)
- Ôn tập văn thuyết minh, chuẩn bị viết bài số 5
- Tập viết các đoạn văn thuyết minh với bài tập 2

E. Rút kinh nghiệm 
…………………………………………………………………………………………….
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Văn bản
                            Ngắm trăng 







      < Hồ Chí Minh >

A. Mục tiêu
	1 Kiến thức:
	-Hiểu biết bước đầu về tác phẩm thơ chữ Hán của HCMinh
-Tâm hồn giài cảm xúc truớc vẻ đẹp thiên nhiên và phong thái HCM trong hoàn cảnh ngục tù

-Đặc điểm nghệ thuật của bài thơ

	2 Kỹ năng  :  
	+KNBD:

- Đọc diễn cảm bản dcịh tác phẩm
-Phân tích đựoc một số chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong tác phẩm
+KNS:Giao tiếp, trao đổi tình bày suy nghĩ, suy nghĩ sáng tạo, xác định giá trị bản thân:Biết tôn trọng bảo vệ thiên nhiên..

	3 Thái độ :
	- Bồi dưỡng lòng kính yêu lãnh tụ


B. Chuẩn bị
- Giáo án, TLTK, "Nhật kí trong tù", tranh ảnh minh hoạ.
C. Phương pháp
- Phương pháp vấn đáp, thuyết trình, học theo nhóm, động não..
D. Tiến trình

I- ổn định tổ chức (1’)

II- Kiểm tra bài cũ (5’)

? Đọc thuộc lòng diễn cảm bài thơ “Tức cảnh Pác Pó”? Phân tích nghệ thuật, nội dung tiêu biểu của bài?
III- Bài mới (36’)
	Hoạt động 1(vấn đáp, thuyết trình)
?Trình bày hiểu biết của em về hoàn cảnh ra đời của bài thơ

GV: 2/1941, Bác Hồ về Pác Pó để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đến T6, Bác bí mật sang TQ để tranh thủ sự viện trợ quốc tế nhưng đến thị trấn Túc Vinh thì bị chính quyền Quốc dân Đảng ở Quảng Tây bắt giữ...
- “Ngục trung nhật ký” gồm 133 bài, viết bằng chữ Hán, là một cuộc “vượt ngục TT” của Hồ Chí Minh

*GV nêu yêu cầu đọc: to, rõ ràng, diễn cảm

-> GV đọc -> 2 HS đọc lại

* HS giải thích một số từ khó
	I. Giới thiệu chung
1. Tác giả
2. Tác phẩm
-  bài thơ viết bằng chữ Hán trong nhà tù của Tưởng Giới Thạch



	Hoạt động 2(Vấn đáp, thuyết trình, động não..)
?) Hai bài thơ viết theo thể thơ gì? Bố cục?

- Thất ngôn bát cú, 2 phần
?) Đọc lại bài “Ngắm trăng”

?) Đây có phải là bài thơ trữ tình không? Tại sao?

- Có. Vì bài thơ bộc lộ cảm xúc, nỗi lòng của tác giả

?) Nhân vật trữ tình trong bài là ai?
 – Bác Hồ
* HS đọc 2 câu đầu

?) Bài thơ mở đầu bằng từ “Ngục trung” gợi cho em suy nghĩ gì?

- Hoàn cảnh đặc biệt:hiện thực tàn khốc của chốn lao tù...

-> không rượu, không hoa

?) Giữa hiện thực ấy, nhân vật trữ tình (người tù) có tâm trạng như thế nào? Tại sao?

- Rung động, băn khoăn, bối rối

+ không rượu, không hoa

+ cảnh đẹp -> “nai nhược hà” (biết làm thế nào)

?) Tại sao trong tù mà người tù lại nhắc tới rượu, hoa trong đêm trăng đẹp?

- Thông thường người ta ngắm trăng trong hoàn cảnh thảnh thơi, thư thái, uống rượu, xem hoa, thưởng trăng

*GV: Đối lập với cảnh tù là một đêm trăng đẹp. Thế là một câu hỏi như một bài toán được đặt ra một cách tự nhiên cho thấy lòng yêu thiên nhiên say đắm và khát khao được thưởng thức cái đẹp của Bác
?) Em nhận xét gì về câu thơ dịch “Cảnh đẹp...hững hờ” so với phần phiên âm?

- “Khó hững hờ” -> nhân vật trữ tình quá bình thản, vô tâm “nai nhược hà” (biết làm thế nào?) -> xốn xang, bối rối -> tâm hồn nghệ sĩ nhạy cảm với vẻ đẹp thiên nhiên...

*GV: 2 câu thơ chưa hề nói tới trăng nhưng người đọc như cảm nhận được một vầng trăng lung linh toả sáng chốn lao tù – Hồ Chí Minh, người tù không hề vướng bận bởi điều kiện vật chất, tâm hồn vẫn tự do, ung dung, thèm được tận hưởng cảnh trăng đẹp
* HS đọc 2 câu cuối
?) Hoàn cảnh khác thường nên cách ngắm trăng của Bác cũng khác thường như thế nào?

- Bác muốn ngắm trăng phải hướng ra ngoài cửa sổ

- Trăng muốn ngắm nhà thơ - theo vào qua khe cửa

?) Về mặt kết cấu, 2 câu thơ này có gì đặc biệt? Phân tích để thấy được hiệu quả nghệ thuật của nó?
- Tiểu đối: Nhân >< nguyệt

                  Nguyệt >< thi gia

- Bình đối: nhân – nguyệt, minh nguyệt – thi gia

-> Cấu trúc đăng đối của 2 câu cho thấy giữa người và “nguyệt” có “song sắt” nhà tù chắn giữa

- Hiệu quả nghệ thuật:

+Diễn tả mối quan hệ gắn bó, tri kỉ giữa trăng và người; cả 2 cùng hướng về nhau

+ Tạo nên 2 không gian:     ngoài cửa sổ: trong sáng, đẹp đẽ

                        trong cửa sổ: tăm tối

?) Việc người tù hướng về trăng có ý nghĩa gì?

- Thể hiện tình yêu thiên nhiên

- Hướng tới khung cảnh thơ mộng, bầu trời tự do, giao hoà với thiên nhiên

?) Ngoài phép đối, 2 câu thơ còn nghệ thuật gì? Tác dụng?
- Nghệ thuật nhân hoá: trăng    nhòm    trăng và người gần
                                                ngắm   gũi, thân thiết, tri âm..

* GV: ở đây, trăng và người đều là sự hoá thân của Bác.Sự hóa thân của một tâm hồn vừa là nghệ sĩ vừa là chiến sĩ yêu tự do, chủ động tìm đến cái đẹp mà không nhà ngục nào ngăn cản được. Đây thực sự là một cuộc “vượt ngục tinh thần” của Bác
?) Hai câu thơ giúp em cảm nhận được vẻ đẹp gì ở Bác?

- Sức mạnh tinh thần kì diệu của người chiến sĩ, thi sĩ: không bận tâm trước hiện thực tàn bạo của nhà tù để tâm hồn bay bổng cùng vầng trăng thơ mộng

?) Đây là một bài thơ trữ tình tuyệt bút với bút pháp trữ tình tiêu biểu nào?

- Kết hợp giữa bút pháp cổ điển và hiện đại

+ Cổ điển: đề tài “vọng nguyệt”, thi liệu cổ: rượu, hoa, trăng; cấu trúc đăng đối, chủ thể trữ tình

+ Hiện đại: mang tư tưởng thời đại: lạc quan, hướng về ánh sáng, toát lên tinh thần thép

?Cho biết nội dung đặc sắc của bài thơ
Những nét nghệ thuật nổi bật của bài thơ?
	II.Đọc ,hiểu văn bản
1.Đọc, chú thích

2. Thể thơ, bố cục
- Thất ngôn tứ tuyệt -2phần

3. Phân tích
a) Hoàn cảnh ngắm trăng và nỗi lòng của Bác

- Bác ngắm trăng trong cảnh tù đày, lòng xốn xang, bối rối, rung động mãnh liệt trước cảnh trăng đẹp
b) Mối giao hoà giữa Bác và trăng
- Bác và trăng gần gũi, thân thiết, tri âm tri kỉ, luôn hướng về nhau
4.Tổng kết
a.Nội dung:
Bài thơ giản dị mà hàm súc cho thấy tình yêu thiên  nhiên đến say mê  và phong thái ung dung của Bác ngay cả trong cản ngục tù cực  khổ tối tăm
b.Nghệ thuật:
Sự đối sánh, tương phản  , bài thơ hàm súc cô đọng
c.Ghi nhớ(SGKt38)


IV. Củng cố (vấn đáp-2p)Đọc thuộc lòng, diễn cảm  bài thơ
V. Hướng dẫn về nhà 

- Học thuộc lòng bài thơ, phân tích

- Chuẩn bị: Chiếu dời đô

        ? Tìm hiểu tác giả, tác phẩm, trả lời câu hỏi SGK
E. Rút kinh nghiệm
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
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Tuần 23- Tiết 88
                                             ĐI ĐƯỜNG

(Hồ Chí Minh)
A.MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
-HS thấy đựoc tâm hồn giàu cảm xúc truớc vẻ đẹp thiên nhiên và phong thái HCM trong hoàn cảnh thử thách trên đường
-Ý nghĩa khái quát mang tính triết lí của hình tuợng con đuờng và con người vựot qua những chặng đường gian khó
-Vẻ đẹp của HCM ung dung tự tại , chủ động truớc mọi hoàn cảnh
-Sự khác nhau giữa hai văn bản có sự khác nhau , mức độ hiểu sâu sắc về nguyên tác 
2.Kĩ năng 
+KNBD:
-Đọc diễn cảm bản dịch thơ
-Phân tích đựoc một số chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong tác phấm
+KNS:đọc diễn cảm , cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn lãnh  tụ
3.Thái độ:
- Giáo dục lòng yêu kính chủ tịch

B.CHUẨN BỊ
-GV:SGK, SGV .tư liệu tham khảo..
-HS: Soạn bài
C.PHƯƠNG PHÁP

vấn đáp, thuyết trình, động não...
D.TIẾN TRÌNH 
1Ổn định tổ chức
2.KTBC:

?Đọc thuộc lòng bài thơ "Ngắm trăng" và phân tích những giá trị nghệ thuật và nội dung đắc sắc của bài thơ
3.Bài mới:
	Hoạt động 1(Vấn đáp, thuyết trình)
? Nêu hoàn cảnh sáng tác bài thơ?

- Hướng dẫn cách đọc

- Goi HS đọc

?Bài thơ đựoc viết theo thể thơ nào?
?) bài thơ viết theo thể thơ gì? Bố cục?

- Thất ngôn tứ tuyệt, 2 phần

?) Đọc lại bài “đi đường”

?) Đây có phải là bài thơ trữ tình không? Tại sao?

- Có. Vì bài thơ bộc lộ cảm xúc, nỗi lòng của tác giả

?) Nhân vật trữ tình trong bài là ai? – Bác Hồ

* HS đọc 2 câu đầu

* HS đọc bài “Đi đường”
?) Câu “khai” mở ra ý chủ đạo của bài thơ này là gì?

- Nỗi gian lao của người đi đường

?) Câu thơ phiên âm và câu dịch có gì khác nhau?

- Câu thơ chữ Hán: điệp từ “tẩu lộ”

- Câu thơ dịch: không giữ được điệp từ trên -> giảm đi sự khẳng định của câu thơ

?) ở cụm từ “tẩu lộ nan” còn hàm ý gì?

- Đi đường thật khó khăn, gian nan -> suy ngẫm thấm thía rút ra từ thực tế, chỉ có người nào đã từng trải mới thấu hiểu -> câu thơ mang nặng cảm xúc, ý nghĩa sâu xa vượt ra ngoài việc đi bộ đường núi

?) Câu thứ 2, Bác đã cụ thể hoá nỗi vất vả của đi đường như thế nào?

- Khó khăn chồng chất khó khăn: hết lớp núi này lại tiếp đến lớp núi khác -> gian lao tiếp gian lao, khó khăn triền miên dường như bất tận

?) Để thể hiện ý trên, Bác sử dụng nghệ thuật gì?

- Điệp từ “trùng san” + “hựu” (lại) ở giữa -> nổi bật hình ản thơ, nhấn mạnh, làm sâu sắc ý thơ

?) Nhưng núi cao có ngăn cản, làm nhụt chí người đi đường không? – HS đọc 2 câu cuối

?) Câu “chuyển” đã chuyển mạch thơ như thế nào?

- 2 câu đầu: nói về nỗi gian lao của người đi đường...

- Câu 3: mọi gian lao đều đã kết thúc, lùi về phía sau, người đi đường đã lên tới đỉnh cao chót

?) Câu thơ muốn khẳng định điều gì?

- Nỗi gian lao chồng chất, triền miên nhưng không phải là bất tận -> càng trải qua gian lao càng gần tới đích, thuận lợi càng lớn

*GV: Phải chăng việc đi đường núi khó khăn là thế và con đường cách mạng cũng như con đường đời cũng là thế

?) Đứng trên đỉnh núi cao, người tù có tâm trạng như thế nào?

- Vui sướng, bất ngờ -> là phần thưởng quý giá với con người

?) Câu thơ còn ngụ ý khẳng định điều gì?

- Niềm hạnh phúc lớn lao của người chiến sĩ cách mạng khi cách mạng hoàn toàn thuận lợi sau bao gian khổ hi sinh -> con người đứng trên đỉnh cao thuận lợi với tư thế làm chủ thế giới

*GV: Nếu câu 3 tứ thơ vút lên theo chiều cao thì câu 4, hình ảnh thơ lại mở ra bát ngát theo chiều rộng, tạo sự cân bằng, hài hoà qui tụ cảm hứng chủ đạp của bài thơ bình dị mà hàm súc này

	IGiới thiệu chung

1Tác giả:

2.Tác phẩm

-Ra đời trong thời gian HCM bị chính quyền TGT bắt giữ từ tháng 8-1942-tháng 9-1943
II.Đọc, hiểu văn bản
1.Đọc, chú thích

2. Thể thơ, bố cục

- Thất ngôn tứ tuyệt 
– Bè côc:2phÇn

3. Phân tích

a) Hai câu đầu
-
 Bác cảm nhận thấm thía và suy ngẫm về nỗi gian lao triền miên của việc đi đường núi cũng như của con đường cách mạng, con đường đời

b) Hai câu cuối

- Với ý chí, sự kiên trì và bản lĩnh phi thường, người đi đường- người chiến sĩ cách mạng đã vượt qua gian lao, giành đỉnh cao chiến thắng



	Hoạt ®éng2(vấn đáp, thuyết trình, thực hành nói tích cực..)
GV chốt nội dung phân tích

?) Hãy tổng kết lại giá trị nội dung, nghệ thuật tiêu biểu của 2 bài thơ?

- HS nêu -> GV chốt -> HS đọc ghi nhớ
	4. Tổng kết
a.Nội dung:
Bài thơ viết về việc đi đưòng gian lao , từ đó nêu lên triết lí về bài học đường đời, đường cách mạng:
Vượt qua gian lao sẽ tới thắng lội vẻ vang

b.Nghệ thuật:

Kết cấu chặt chẽ. lời thơ tự nhiên, bình dị, gợi hình ảnh, cảm xúc.

c.Ghi nhớ:SGK 


	Hoạt động 3 (KT Khăn phủ bàn)
- HS thảo luận nhóm -> nhà tù giam cầm thể xác nhưng không giam cầm được tinh thần tự do của Bác

-> ý 2 hợp lý vì bài thơ có 2 lớp nghĩa
	IV. Luyện tập
1. Có ý kiến cho rằng: Ngục trung nhật kí là “cuộc vượt ngục về tinh thần” của Bác. Hãy chỉ rõ điều đó trong bài thơ “Ngắm trăng”

2. Hãy cho biết bài “Đi đường” là bài thơ tức cảnh hay chủ yếu thiên về triết lí, suy ngẫm?


4. Củng cố
- (Đọc diễn cảm bài thơ 2p)
5. Hướng dẫn về nhà (Thuyết trình1p)
- Học thuộc lòng bài thơ, phân tích

- Chuẩn bị: Chiếu dời đô


        ? Tìm hiểu tác giả, tác phẩm, trả lời câu hỏi SGK

E. Rút kinh nghiệm
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
-----&0&-----
Duyệt tuần 23
Ngày:…./……./2014
NS:…../…../2014

NG:…./…../2014






            Tuần 24, Tiết 89
 Câu cảm thán
A. Mục tiêu
	1. Kiến thức:
	- Gióp HS hiểu rõ đặc điểm hình thức ,chức năng của câu cảm thán, phân biệt câu cảm thán với các kiểu câu khác
- HS nắm vững chức năng của câu cảm thán

	2Kỹ năng  :  
	+KNBD:

- Rèn kĩ năng dùng câu cảm thán cho phù hợp với văn cảnh, hoàn cảnh, nhận biết câu cảm thán trong các văn bản
+KNS:-ra quyết định, giao tiếp.

	3Thái độ:
	- Giáo dục ý thức trân trọng, tự hào về sự phong phú của tiếng việt


B. Chuẩn bị
- Giáo án, TLTK, bảng phụ

C. Cách thức tiến hành

- Phương pháp vấn đáp, thuyết trình, phân tích các tình huống mẫu, động não, thức hành có hướng dẫn,, họ theo nhóm.
D. Tiến trình

I- ổn định tổ chức (1’)

II- Kiểm tra bài cũ (5’):

? Câu cầu khiến có những đặ điểm và chức năng như thế nào? Cần lưu ý gì? Cho 1 VD?
III- Bài mới 
	Hoạt động 1 (13’Vấn đáp, thuyết trình..)
GV treo bảng phụ – HS đọc VD 

?) Trong các đoạn trích trên, câu nào là câu cảm thán? Dựa vào đâu để xác định đó là câu cảm thán?

- Hỡi ôi lão Hạc! Than ôi! -> Có từ ngữ cảm thán

+ kết thúc câu bằng dấu !

+ Đọc diễn cảm

?) Câu cảm thán dùng để làm gì?

- Bộc lộ trực tiếp cảm xúc, tình cảm, thái độ của người nói đối với sự vật, sự việc

*GV: (cầu khiến, NV, trần thuật) nhưng trong câu cảm thán thì cảm xúc được biểu thị bằng phương tiện đặc thù là từ ngữ cảm thán
?) Khi viết đơn, biên bản, hợp đồng, trình bày kết quả, giải bài toán...có thể dùng câu cảm thán không? Vì sao?

- Không. Vì các văn bản này dùng ngôn ngữ của tư duy logic

*Lưu ý: GV lưu ý một số cấu trúc thường gặp của câu cảm thán và một số lưu ý khác

+ Các từ: còn thay, biết bao, xiết bao...đứng sau từ ngữ mà nó bổ sung

+ biết bao người -> chỉ lượng người

+ đẹp biết bao -> từ ngữ cảm thán

?) Qua các ví dụ trên, em hãy cho biết đặc điểm, chức năng của câu cảm thán?

- 2 HS nêu -> 1 HS đọc ghi nhớ  
	I. Đặc điểm hình thức và chức năng
1.Khảo sát, phân tích ngữ liệu

* Câu cảm thán :
a) Hỡi ơi lão Hạc !

b) Than ôi !

* Từ ngữ cảm thán

Hỡi ôi, than ôi

* Mục đích (chức năng) : bộc lộ cảm xúc, tình cảm của người nói

* Lưu ý : 

- Các thán từ biểu thị cảm xúc có thể tách thành câu đặc biệt hoặc đứng ở đầu câu
- Xác định cảm xúc phải dựa vào từ ngữ cảm thán và nội dung câu

2. Ghi nhớ: SGK (44)

	Hoạt động 2(23’ Vấn đáp, thức hành viết tich cực)
- HS làm miệng

- HS thảo luận nhóm

-> Đại diện trình bày

- HS làm ra phiếu học tập

-> Chấm chéo -> Đại diện trình bày -> GV sửa

- HS làm vào phiếu học tập

-> GV thu chấm
	II. Luyện tập
1. Bài tập 1: Các câu cảm thán (có từ ngữ cảm thán)
Than ôi! Lo thay! Nguy thay! Hỡi cảnh...ơi! Chao ôi, có thôi
2. Bài tập 2
- Các câu đều bộc lộ tình cảm, cảm xúc
a) Lời than thở của người nông dân dưới chế độ phong kiến

b) Lời than thở của người chinh phụ trước nỗi truân chuyên do chiến tranh gây ra

c) Tâm trạng bế tắc của nhà thơ trước cuộc sống (trước cách mạng tháng 8)

d) Sự ân hận của Dế MÌn trước cái chết thảm thương, oan ức của Dế Choắt

- không phải là câu cảm thán vì không có hình thức đặc trưng của câu cảm thán

3. Bài tập 3  Mẫu: 
1) Mẹ ơi, tình mẫu tử thiêng liêng biết bao!
2) Kì diệu thay cảnh mặt trời lúc bình minh!

4. Bài tập 4
Viết đoạn văn ngắn có ít nhất 2 câu cảm thán


IV. Củng cố (Vấn đáp, 2p)  

Thế nào là câu cảm thán và tác dụng của chúng
V. Hướng dẫn về nhà (1p Thuyết trình)
- Học bài, làm bài tập 4
- Chuẩn bị: Câu trần thuật
E. Rút kinh nghiệm 
…………………………………………………………………………………………….
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               Tuần 24- Tiết 90
                                Câu trần thuật
A. Mục tiêu
	1. Kiến thức:
	- Giúp HS hiểu rõ đặc điểm hình thức và chức năng của câu trần thuật. Phân biệt câu trần thuật với các kiểu câu khác

- Nắm vững chức năng chính của câu trần thuật

	2. Kỹ năng  :  
	+KNBD:

-Nhận biết câu trần thuật trong các văn bản
-Sử dụng câu trần thuật phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp
+KNS:-Ra quyết định, giao tiếp, 

	3. Thái độ   :
	- Rèn ý thức sử dụng câu trần thuật cho phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp



B. Chuẩn bị
- Giáo án, TLTK, bảng phụ

C. Cách thức tiến hành

- Phương pháp vấn đáp, động não, phân tích ví dụ mẫu, thức hành có hướng dẫn

D. Tiến trình

I- ổn định tổ chức (1’)

II- Kiểm tra bài cũ (5’)

GV treo bảng phụ vẽ sơ đồ câm bài tập 4(45) -> HS lên điền – Cho ví dụ

III- Bài mới 
	Hoạt động 1-15’ (Vấn đáp, thuyết trình, động não, ..)
GV treo bảng phụ – HS đọc VD

?) Những câu nào trong ví dụ không phải là câu nghi vấn, cầu khiến, cảm thán?

- Chỉ có 1 câu cảm thán: Ôi Tào Khê!

?) Các câu trong VD (a) dùng để làm gì?

- Trình bày những suy nghĩ của người viết về truyền thống của dân tộc ta (Câu 1, 2) và yêu cầu (Câu 3)

?) ở VD (b) các câu này dùng nhằm mục đích gì?

- Dùng để kể (Câu 1) và thông báo (Câu 2)

?) Qua 2 câu văn ở VD (c), em hình dung về Cai Tứ như thế nào?

- Độ tuổi, đặc điểm, nét mặt -> nhớ 2 câu miêu tả

?) Trừ câu 1, các câu còn lại ở VD (d) dùng để làm gì?

- Dùng để nhận định (Câu 2), bộc lộ tình cảm, cảm xúc (Câu 3)

*GV: Các câu trên gọi là câu trần thuật

?) Em hiểu như thế nào về câu trần thuật?
- 3 HS nêu đặc điểm, chức năng của câu trần thuật

* Lưu ý: Khi câu trần thuật dùng để yêu cầu, đề nghị hay bộc lộ tình cảm, cảm xúc...được biểu thị bằng tình thái từ hoặc dấu !

VD: Con đi ạ! Cậu này khá!

?) Trong các kiểu câu đã học, kiểu câu nào được dùng nhiều nhất?

- Câu trần thuật.Vì gần như tất cả các mục đích giao tiếp khác nhau đều có thể sử dụng câu trần thuật

- 1 HS đọc ghi nhớ(46)êuê
	I. Đặc điểm hình thức và chức năng

* Đặc điểm:

- Không có dấu hiệu hình thức của câu nghị vấn, cầu khiến, cảm thán

- Thường dùng dấu chấm, chấm lửng

* Chức năng: 

- Kể, tả, thông báo, nhận định...

- Yêu cầu, đề nghị, bộc lộ tình cảm, cảm xúc

2. Ghi nhớ: SGK (46)

	Hoạt động 2-22’(KT khăn phủ bàn, viết tích cực..)
- Chia 2 nhóm thảo luận hai phần -> Đại diện trình bày

- HS làm miệng

- HS làm miệng

- Thảo luận nhóm

- 5 HS lên bảng đặt câu

- HS viết vào phiếu học tập

-> GV thu -> nhận xét
	II. Luyện tập

1. Bài tập 1 (46)
a) Câu 1: dùng để kể

    Câu 2, 3: dùng để bộc lộ tình cảm, cảm xúc của Dế MÌn

=> Câu trần thuật

b) Câu 1: dùng để kể -> câu trần thuật

    Câu 2: bộc lộ tình cảm, cảm xúc -> câu cảm thán (có từ cảm thán: quá)

Câu 3, 4: bộc lộ tình cảm, cảm xúc (cảm ơn) -> câu trần thuật

2. Bài tập 2 (47)

- 2 câu thơ dịch nghĩa và dịch thơ: khác nhau về kiểu câu (nghi vấn – trần thuật) nhưng cùng diễn đạt một ý nghĩa

3. Bài tập 3 (47)

a) Câu cầu khiến        chức năng giống nhau: dùng để 

b) Câu nghi vấn
cầu khiến nhưng ý cầu khiến ở

c) Câu trần thuật     (b, c) nhẹ nhàng, nhã nhặn, lịch sự

4. Bài tập 4 (47)

- Tất cả là câu trần thuật

- Câu a và b2: cầu khiến; câu b1: kể

5. Bài tập 5 (47)

Mẫu: - Hứa hẹn: Em hứa sẽ học giỏi hơn

- Xin lỗi: Tớ xin lỗi bạn

- Cảm ơn: Con cảm ơn mẹ ¹

- Chúc mừng: Tớ chúc mừng bạn

- Cam đoan: Tôi xin cam đoan đây là hàng thật

6. Bài tập 6 (47)

Viết đoạn văn ngắn dùng 4 kiểu câu


IV. Củng cố (1p Vấn đáp)
Thế nào là câu trần thuật và chức năng của nó?

V. Hướng dẫn về nhµ(1p thuyết trình)
- Học bài, hoàn thành bài tập.

 - Chuẩn bị: Câu phủ định

E. Rút kinh nghiệm 
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
NS:…./…./2014

NG:…./…./2014



                              Tuần 24 Tiết 91,92 
bài viết số 5 - văn thuyết minh
A. Mục tiêu
	1. Kiến thức:
	- Qua bài viết, kiểm tra đánh giá kiến thức, kĩ năng làm bài thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

	2. Kỹ năng  :  
	- Rèn kĩ năng diễn đạt đúng kiểu bài thuyết minh

KNS: Ra quyết định, suy nghĩ độc lập, sáng tạo

	3.Thái độ:
	- Giáo dục ý thức độc lập, sáng tạo, tự giác khi viết bài


B. Chuẩn bị
- Giáo án, đề, đáp án
C. Cách thức tiến hành

- Phương pháp thực hành viết tích cực
D . Tiến trình

I- ổn định tổ chức (1’)

II- Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh
III- Bài mới 
	Hoạt động 1

GV chép đề lên bảng
	I. Đề bài:
 Giới thiệu một loài hoa( như hoa đào, hoa mai,…) hoặc một loài cây ( như cây chuối, cây na,…)

	Hoạt động 2


	II. Dàn ý: Mẫu
A. Mở bài: Giới thiệu loài hoa yêu thích

 giới thiệu hoa mai: 
-trong dịp tết nguyên đán, nếu hoa đào là đặc trưng của mùa xuân miền bắc thì hoa mai lại là đặc trưng của miền nam. 
B.Thân bài 
*nguồn gốc cây hoa mai, các loµi hoa mai: 
-cây hoa mai vốn là một cây dại mọc trong rừng (từ miền trung trở vào), hoa mai có nhiều loại: 
+mai vàng: nụ mọc thành chùm, có cuống dài treo lơ lửng mọc trên cành. cánh hoa mỏng màu vàng có mùi thơm kín đáo. 
+mai tứ quý là loại mai nở hoa quanh năm. sau khi cánh hoa rụng hết, ở giữa bông còn lại 2 đến 3 hạt nhỏ và dẹt, màu đen bóng. 
+mai trắng: hoa mới nở màu hồng nhạt, sau chuyển sang trắng, có mùi thơm nhẹ 
+mai chiếu thủy lá nhỏ lăn tăn, hoa nhỏ mọc thành chùm màu trắng thơm ngát nhất là về đêm. thường được trồng trang trí ở hòn non bộ hoặc trong chậu sứ. 
+mai ghép là loại mai được các nghệ nhân hoa cảnh ghép từ các loại hoa khác nhau. hoa to,nhiều cánh, nhiều màu. trồng trong chậu sứ, rất khó chăm sóc. 
*cách chăm sóc cây mai: 
-cây mai được trông bắng hạt hay chiết cành(phổ biến là chiết, ghép). trồng ngoài vườn hay trong chậu đều được. cây ưa ánh nắng, đất luôn ẩm nhưng không úng nước 
- khoảng 15 tháng chạp( tháng 12 âm lịch), người trồng lại phải tuốt lá cho mai, sau đó có chế độ chăm bón và tưới nước đúng phương pháp để hoa nở đúng vào ngày tết. 
* hoa mai trong ngày tết nguyên đán: 
-các nhà vườn bứng nguyên gốc mai đem về các chợ hoa xuân ở các thị xã, tp để bán, hoặc khách đến tận vườn để mua. 
- hầu như mỗi nhà đều chưng hoa mai trong ba ngày tết, vừa trang trí cho đẹp nhà, vừa cầu mong may mắn. 
- nếu thiếu hoa mai thì niềm vui của các gia đình đầu năm mới dẽ không trọn vẹn,. 
C.Kết bài:
- hoa mai là hình ảnh của ngày tết nguyên đán, của mùa xuân phương nam. hoa mai gắn bó với đời sống tinh thần của người dân miền nam từ lâu đời. những năm gần đây, sắc vàng của hoa mai đã góp phần tô điểm thêm vẻ đẹp rực rỡ của mùa xuân phương bắc.
III. Biểu điểm

1) Điểm 9, 10: Đảm bảo nội dung trên, diễn đạt ngắn gọn, đúng phương pháp thuyết minh, không có lỗi chính tả câu, từ

1) Điểm 7, 8: Còn một số ý sơ sài, vận dụng chưa thật khéo léo các phương pháp thuyết minh: mắc một số lỗi chính tả

3) Điểm 5, 6: Nội dung còn sơ sài, đặc điểm của đối tượng thường chỉ nêu mà không giải thích, phân tích. Diễn đạt đôi khi còn lúng túng. Mắc khoảng 6 – 10 lỗi chính tả

4) Điểm 3, 4: Làm bài qua loa, chiếu lệ, không rõ đặc điểm của đối tượng thuyết minh, diễn đạt yếu

5) Điểm 1, 2: Không nắm được phương pháp thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hay một loài hoa

IV. Thu bài – Nhận xét


IV. Củng cố
V. Hướng dẫn về nhà
- Ôn lại kiểu bài thuyết minh
- Ôn lại kiểu bài nghị luận đã học ở lớp 7

- Chuẩn bị: Chương trình địa phương (55)
E. Rút kinh nghiệm 
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
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Văn bản 
Chiếu dời đô








      <Lý Công Uẩn >

A. Mục tiêu

	1. Kiến thức:
	- Gióp HS thấy được Thể chiếu là thể văn chính luận trung đại, có chức năng ban bố mệnh lệnh của nhà vua.
-Sự phát triển của quốc  §ại Việt  đang trên đà lớn mạnh

-Ý nghĩa trọng đại của sự kiện dời đô từ Hoa Lư ra thành Thăng Long và sức thuyết phục mạnh mẽ của lời tuyên bố quyết định dời đô

	2. Kỹ năng  :  
	+KNBD:

- Đọc ,hiểu một văn bản viết theo thể chiếu
-Nhận ra , thất đựoc đặc điểm của kiểu nghị luận trung đạởc một văn bản cụ thể 

+KNS:

-Giao tiếp, suy nghĩ sáng tạo, xác định giá trị bản thân có trách nhiệm với vận mệnh đất nước, dân tộc

	3. Thái độ   :
	- Giáo dục lòng yêu nước, tự hào về truyền thống dân tộc


B. Chuẩn bị
-GV: Giáo án, TLTK, tranh ảnh về tác giả
-HS: Soạn bài, tìm hiểu thông tin về tác giả
C. Phương pháp
- Phương pháp vấn đáp, thuyết trình, giảng bình, động não...
D. Tiến trình

I- ổn định tổ chức (1’)

II- Kiểm tra bài cũ (5’)

? Đọc thuộc lòng diễn cảm phần phiên âm, dịch thơ bài “Ngắm trăng” và phân tích?
III- Bài mới (1’)

* Giới thiệu bài: Lý Công Uẩn là vị vua sáng lập ra vương triều Lý (Lý Thái Tổ), là người có công dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) ra Thăng Long (Hà Nội bây giờ). Việc dời đô cho thấy tầm nhìn chiến lược, tư tưởng chính trị lớn lao của Lý Thái Tổ...
	Hoạt động 1- 5’ (Vấn đáp, thuyết trình...)
?) Em biết gì về tác giả? - 2 HS -> GV chốt
?) Lý do ra đời bài chiếu này?
- Đất Đại Việt đang đà phát triển, kinh đô Hoa Lư chật hẹp không đáp ứng được nhu cầu phát triển lớn mạnh của đất nước -> dời đô

* GV hướng dẫn đọc : giọng trang trọng, nhấn mạnh sắc thái tình cảm -> GV đọc mẫu -> 2 HS đọc tiếp
Hoạt động 2-25’ (Vấn đáp, thuyết trình...)

- HS nhận xét cách đọc -> GV thống nhất

- HS giải thích từ khó
	I. Giới thiệu chung
1. Tác giả: (974- 1024) ông là người thông minh, nhân ái, có chí lớn, sáng lập ra vương triều Lý
2. Tác phẩm
- Năm 1010 Lí công Uẩn viết bài chiếu bày tỏ ý định dời đô từ Hoa Lư( Ninh Bình)ra thành Đại La( Hà Nội ngày nay)

* Thể loại: là một thể loại văn học do vua chúa dùng để ban bố mệnh lệnh (xuống A)

- Là thể chiều

II.Đọc ,hiểu văn bản

1. Đọc - tìm hiểu chú thích  

	*GV: Chiếu, chế, hịch, cáo là những văn bản hành chính, công vụ ban bó mệnh lệnh hoặc lời kêu gọi...

?) Em hiểu như thế nào về thể chiếu?:

- Là một thể loại văn học

- Là loại văn bản của vua chúa ban xuống thần dân để công bố những chủ trương, đường lối, nhiệm vụ

?) Em hãy nêu chủ đề của văn bản
* Chủ đề: phản ánh khát vọng của cả dân tộc về một đất nước độc lập, thống nhất và ý chí tự cường lớn mạnh của nước Đại Việt

- 2 HS nêu -> GV chốt

?) Văn bản này thuộc kiểu văn bản nào mà em đã học? Vì sao?
- Văn nghị luận. Vì được viết bằng phương thức l2 để trình bày và thuyết phục người nghe theo tư tưởng dời đô của tác giả

?) Vậy vấn đề nghị luận ở bài chiếu này là gì?

- Sự cần thiết phải dời kinh đô từ Hoa Lư về Đại La

?) Văn bản có mấy luận điểm
- 2 luận điểm       vì sao phải dời đô
                            vì sao thành ĐL xứng đáng là kinh đô bậc nhất  

- Bố cục hợp lý vì vừa có lí, vừa có tình

* GV: Nếu tác giả khẳng định ngay thành Đại La là kinh đô mới sẽ gây sự đột ngột, người tiếp nhận khó chấp nhận
Bố cục cụ thể của văn bản là 3 phần:

- P1: từ đầu -> phồn thịnh: tiền đề làm điểm tựa cho lí lẽ ở phần sau

- P2: tiếp -> dời đổi: Đánh giá về Hoa Lư, phê phán 2 triều Đinh, Lê

- P3: còn lại: khẳng định thành Đại Là chính là nơi tốt nhất...

?) Mở đầu văn bản, theo suy luận của tác giả thì việc dời đô của nhà   Chu nhằm mục đich gì? Kết quả của việc dời đô ấy?

- Mục đích: mưu toan sự nghiệp lớn, xây dựng vương triều phồn thịnh, tính kế lâu dài cho  các thế hệ sau -> vừa thuận mệnh trời, vừa thuận ý dân

- Kết quả: đất nước vững bền, phát triển thịnh vượng

?) Việc mở bài chiếu: việc viện dẫn sử sách TQ có tác dụng gì?

- Chuẩn bị cho lí lẽ ở phần sau: trong lịch sử đã từng có chuyện dời đô và đem lại kết quả tốt đẹp -> Việc Lý Thái Tổ dời đô không có gì bất thường, trái với quy luật mà thuận theo ý trời, hợp lòng dân

* GV: Có lẽ còn do tâm lý của người xưa thường lấy TQ làm hình mẫu.Vì thế việc lấy chuyện các vương triều phương Bắc dời đô là cách đánh vào nhân tâm, thuyết phục người nghe.
?) Khi quyết định dời đô, tác giả đã cho thần dân thấy về sai lầm của 2 triều Đinh, Lê như thế nào?

- Soi sử sách vào tình hình thực tế -> nhận xét có tính chất phê phán 2 triều Đinh, Lê đóng đô ở vùng núi Hoa Lư: phạm những sai lầm 
+ Không theo mệnh trời (không phù hợp với quy luật khách quan)

+ Không biết học theo cái đúng của người xưa

-> triều đại ngắn ngủi, nhân dân thì khổ sở, đất nước không thịnh vượng

*GV: Thực ra, việc 2 triều Đinh, Lê cứ đóng đô ở Hoa Lư chứng tỏ thế và lực của 2 triều đại ấy chưa đủ mạnh để ra nơi đồng bằng bằng phẳng, nơi trung tâm của đất nước mà vẫn phải dựa vào địa thế núi rừng hiểm trở

?) Đoạn văn này có cách diễn đạt khác đoạn mở đầu như thế nào? Tác dụng?
- Dùng câu trần thuật bộc lộ cảm xúc “Trẫm rất đau xót về việc đó” -> tác động tới tình cảm người đọc

*GV: Cách lập luận vừa có lí vừa có tình, giàu sức thuyết phục

?) Lí do dời đô phản ánh tư tưởng, khát vọng của vua và nhân dân ta thời đó như thế nào?

- Khẳng định sự cần thiết phải dời kinh đô và khát vọng xây dựng đất nước lâu bền và hùng cường

* HS chú ý phần còn lại

?) Thành Đại La có những lợi thế gì để chọn làm kinh đô của đất nước?

- Là nơi Cao Vương từng định đô

- Về vị thế địa lí: trung tâm của đất nước, mở ra 4 phương, vừa có núi vừa có sông, đất rộng mà bằng phẳng, cao mà thoáng, tránh được lụt lội, chật chội

- Về phong thuỷ: thế rồng cuộn hổ ngồi -> muôn vật phong phú, tốt tươi

- Về chính trị, văn hoá: là đầu mối giao lưu, hội tụ trọng yếu của đất nước, là mảnh đất hưng thịnh

-> Đại La có đầy đủ mọi ưu thế để trở thành kinh đô bậc nhất

?) Tại sao tác giả khẳng định Đại La là thánh địa của đất nước?

- Đất tốt, lành, vững, đem lại nhiều lợi ích cho kinh đô

?) Đoạn văn thể hiện khát vọng gì của tác giả và nhân dân ta lúc đó?

- Khát vọng thống nhất đất nước, độc lập lâu bền và hùng mạnh

?) Kết thúc văn bản là 1 câu hỏi. Tác dụng?

- Thể hiện sự cởi mở, đồng cảm giữa vua và nhân dân

-> sự kết hợp giữa lí và tình..
	2. Kết cấu, bố cục
- Thể loại : chiếu: là một thể loại văn học do vua chúa dùng để ban bố mệnh lệnh
- Bố cục:3 phần
3. Phân tích 

a. Vì sao phải dời đô
- Tác giả khẳng định sự cần thiết phải dời kinh đô, bộc lộ khát vọng xây dựng đất nước lâu bền và hùng mạnh của nhân dân ta
2. Vì sao Đại La xứng đáng là kinh đô bậc nhất
- Đại La có đủ mọi điều kiện để trở thành kinh đô của đất nước


	Hoạt động 3-3’ (Vấn đáp...)
?) Hãy khái quát giá trị nội dung của văn bản ?
- Văn bản thể hiện ý chí và tư thế của dân tộc Đại Việt, nguyện vọng về một đất nước cường thịnh, thống nhất, bền vững muôn đời

-> ý chí độc lập tự cường và sự phát triển lớn mạnh của dân tộc

?) Hãy nhận xét về trình tự lập luận của tác giả ?

- chặt chẽ -> đặc điểm của văn bản nghị luận

?) Nhận xét về cách sắp xếp các câu văn trong bài ?

- Cân xứng, nhịp nhàng thành từng cặp

*GV : Đây là câu văn biền ngẫu (Biền : hai con ngựa kéo song song nhau ; ngẫu : từng cặp). Câu văn biền ngẫu này còn gặp ở thể hịch, cáo…
GV tích hợp tư tuởng yêu nước và độc lập dân tộc của HCMinh
- Gọi HS đọc ghi nhơ
	4. Tổng kết
a. Nội dung: Văn bản thể hiện ý chí độc lập tự cường, tư thế và sự phát triển lớn mạnh của dân tộc. Đồng thời thể hiện nguyện vọng về một đất nước cường thịnh, thống nhất, bền vững muôn đời của nhân dân Đại Việt
b. Nghệ thuật: Văn bản sử dụng lối văn biền ngẫu cân xứng, nhịp  nhàng, lí lẽ chặt chẽ kết hợp với tình cảm chân thành giàu sức thuyết phục
c. Ghi nhớ: SGK-51

	Hoạt động 4- 2’ (KT khăn phủ bàn)
- HS thảo luận nhóm -> trình bày

-> nhận xét -> GV thống nhất
	IV. Luyện tập
1. BT  5 (51)ss
- Dời đô ra vùng đồng bằng chứng tỏ nhà Lí đủ sức chấm dứt nạn phong kiến cát cứ, thế và lực của dân tộc Đại Việt đủ sức ngang tàng phương Bắc
- Định đô ở Thăng Long là thể hiện nguyện vọng của nhân dân


IV. Củng cố (Vấn đáp-2p )
 - Cho biết nội dung tiêu biểu của bài chiếu

V. Hướng dẫn về nhà (1p)Thuyết trình)
- Học bài, phân tích nội dung, nghệ thuật
- Chuẩn bị: Hịch tướng sĩ



? Trả lời câu hỏi SGK



? Tìm hiểu thêm về thể loại và tác giả

E. Rút kinh nghiệm

…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….
-----&0&-----
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 Câu phủ định
A. Mục tiêu
	1. Kiến thức:
	- Giúp HS hiểu rõ đặc điểm hình thức và chức năng của câu phủ định. Phân biệt câu phủ định với các kiểu câu khác

- Nắm vững chức năng chính của câu cầu khiến

	2. Kỹ năng  :  
	+KNBD:

- Biết sử dụng câu phủ định phù hợp với tình huống giao tiếp
-Nhận biết câu phủ định trong các văn bản
+KNS:Giao tiêp, ra quyết định

	3.Thái độ   :
	- Giáo dục tính linh hoạt, khéo léo khi sử dụng câu tiếng việt.


B. Chuẩn bị
- Giáo án, TLTK, bảng phụ

C. Cách thức tiến hành

- Phương pháp vấn đáp, phân tích tình huống mẫu, động não, thức hành có hướng dẫn, học theo nhóm..
D. Tiến trình

I- ổn định tổ chức (1’)

II- Kiểm tra bài cũ (5’)

? Nêu đặc điểm hình thức và chức năng của câu trần thuật? Ví dụ minh hoạ?
III- Bài mới 
	Hoạt động 1- 15’ (vấn đáp, thuyết trình)
GV treo bảng phụ – HS đọc VD

?) Các câu b, c, d có đặc điểm hình thức gì khác so với câu a?
- Có thêm các từ: không, chưa, chẳng

*GV: Đó là các p.từ đã học ở lớp 6

?) Những câu này gọi là câu phủ định.Vậy câu phủ định có đặc điểm gì? 

- 2HS  -> GV chốt -> Ghi

?) Những câu này dùng để làm gì? Thông báo điều gì?

- Việc Nam đi Huế là việc không diễn ra -> phủ định sự việc

* HS đọc VD 2

?) Trong đoan trích, câu nào có từ ngữ phủ định?

- Không phải, nó chần chÉn như...; Đâu có!

?) Mấy ông thầy bói dùng những câu có từ ngữ phủ định để làm gì? 

- 2 HS nêu -> GV chốt

* GV: Các em chú ý vào các câu nói của 3 thầy bói

?) Nhận xét sự khác nhau về mức độ phủ định trong 2 câu nói của thầy sờ ngà và thầy sờ tai?

- Thầy sờ ngà: phủ định ý kiến, nhận định của  một người (thày sờ vòi)

- Thầy sờ tai: phủ định ý kiến của 2 người (chủ yếu là thầy sờ ngà) => 2 câu phủ định bác bỏ

* Lưu ý:

- Từ ngữ phủ định      không phải là, chưa phải là
                     đâu có, có...đâu, đâu

                      thế nào được, đời nào

- Có câu phủ định toàn bộ: Bạn ấy không học bài

- Có câu phủ định bộ phận: Nó chạy không nhanh

- Câu có từ phủ định để khẳng định:
+ 2 từ phủ định
êuê+ 1 từ phủ định + câu nghi vấn                     
Không phải chính cậu đã nói dối sao?
?) Bài học hôm nay cần ghi nhớ gì?

- 2 HS -> GV chốt -> 1 HS đọc ghi nhớ
	I. Đặc điểm hình thức và chức năng

1.Khảo sát, phân tích ngữ liệu

* Đặc điểm:

- Câu phủ định có từ ngữ phủ định: không, chưa, chẳng
* Chức năng: 

- Phủ định sự việc -> thông báo không có sự việc diễn ra
- Phản bác một ý kiến (phủ định bác bỏ)

* Lưu ý:

- Có câu phủ định toàn bộ và câu phủ định bộ phận

- Câu có chưa từ phủ định dùng để khẳng định (2 từ phủ định)

2. Ghi nhớ: SGK (53)

	Hoạt động 2- 22’ (khăn phủ bàn học theo nhóm)
- HS làm việc cá nhân (làm miệng)
- Các câu phủ định còn lại là phủ định miêu tả

- Chia 3 nhóm làm VD

-> Đại diện trình bày

-> Lên bảng đặt câu

- HS thảo luận (theo bàn)

-> trình bày

- HS thảo luận -> trình bày -> Mỗi nhóm 1 HS lên bảng đặt câu

- HS làm miệng


	II. Luyện tập

1. Bài tập 1 (53)
Câu phủ định bác bỏ
a) Cụ cứ tưởng...đâu! -> phản bác suy nghĩ của Lão Hạc

c) Không, chúng con...nữa đâu -> phản bác điều chị Dậu đang nghĩ
2. Bài tập 2 (53)

* Các câu đều là câu phủ định vì có từ phủ định nhưng lại có ý nghĩa khẳng định 
a) không phải là không = có (phủ định của phủ định

b) Không ai không: 2 từ phủ định và 1 từ bất định = khẳng định

c) ai chẳng: từ phủ định kết hợp từ nghi vấn = khẳng định

* Đặt câu có ý nghĩa tương đương

a) Bỏ từ phủ định: không phải là không
b) bỏ từ phủ định: không ai không, thèm: ai cũng

c) thay từ chẳng = từ cũng

=> dùng câu phủ định với ý khẳng định

-> ý khẳng định được nhấn mạnh hơn
3. Bài tập 3 (54)
- Thay “không” = “chưa”: Choắt chưa dậy được, nằm...
-> ý nghĩa câu thay đổi vì     chưa: phủ định 1 thời điểm
                              không: phủ định toàn bộ

- Câu văn của tác giả phù hợp với câu chuyện hơn vì Dế Choắt chết
4. Bài tập 4 (54)

- Không phải là câu phủ định vì không có từ ngữ phủ định
- Dùng để phủ định bác bỏ 1 ý kiến trước đó

5. Bài tập 5 
- Không thể thay “quên” = “không” vì “quên” có nghĩa là không nghĩ đến, không để tâm đến ăn vì căm thù giặc
- Không thể thay “chưa” = “chẳng” vì

+ chưa: diễn tả hành động sẽ xảy ra ở một thời điểm nào đó

+ chẳng: phủ định hành động không diễn ra


IV. Củng cố (vấn đáp,  1p)
?Thế nào là câu phủ định?

 V. Hướng dẫn về nhà (1p- thuyết trình)
- Học bài, hoàn thành bài tập 6.

- Chuẩn bị: Hành động nói.
E. Rút kinh nghiệm 
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
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Văn bản 

hịch tướng sĩ
<Trần Quốc Tuấn>
A. Mục tiêu
	1. Kiến thức:
	- Giúp học sinh cảm nhận được lòng yêu nước bất khuất của Trần Quốc Tuấn, của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm thể hiện qua lòng căm thù giặc, tinh thần quyết chiến, quyết thắng kẻ thù 

- Nắm được đặc điểm cơ bản của thể hÞch, đặc sắc nghệ thuật của văn chính luận HÞch tướng sÜ,hoàn cảnh lịch sử liên quan đến sự ra đời của bài hịch, đặc điểm văn chính luận ở bài, 

	2 Kỹ năng  :  
	+KNBD:

Đọc, hiểu văn bản theo thể hịch
-Nhận biết đựoc  không khí thời đại sục sôi ở thời Trần thời điểm dân tộc ta chuẩn bị cuộc kháng chiến chống giặc Mông Nguyên xâm lựoc lần thứ 2

-Phân tích  đựoc nghệ thuật lập luận cách dùng các điển tích, điển cố trong văn nghị luận trung đại 

+KNS:-Giao tiếp ,suy nghĩ sáng tạo ,xác định giá trị bản thân,có trách nhiệm với dân tộc 

	- Thái độ   :
	- Bồi dưỡng lòng yêu nước và tự hào về truyền thống dân tộc


B. Chuẩn bị
- SGK, SGV, giáo án, tài liệu tham khảo, tranh ảnh tư liệu về Trần Quốc Tuấn

- HS: Soạn bài
C. Phương pháp
- Phương pháp học  theo nhóm, thảo  luận, vấn đáp, động não, thuyết trình..
D. Tiến trình
I. ổn định tổ chức (1’)

II Kiểm tra bài cũ (5’)
? Đọc thuộc lòng đoạn 2 bài “Chiếu dời đô”, nêu giá trị nội dung, nghệ thuật của bài? Phân tích cách diễn đạt của văn bản?

III. Bài mới- 1’
* Giới thiệu bài: Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn (1232 – 1300) là một vị anh hùng dân tộc văn võ song toàn. Ông là người biết hi sinh quyền lợi bản thân, điều khiển nội bộ, thương yêu tướng sĩ và có công đầu trong 3 cuộc kháng chiến chống Mông- Nguyên thắng lợi...

	Hoạt động 1- 4’ (vấn đáp, )
?) Nêu những hiểu biết của em về tác giả?

- 2 HS trình bày -> GV chốt

?) Nêu hoàn cảnh sáng tác bài hịch?

- Hoàn cảnh đặc biệt: thế giặc rất mạnh, chuẩn bị xâm lược nước ta lần 2. Trong tướng lĩnh nước ta có tư tưởng cầm hoà...

- Viết trước kháng chiến chống Mông – Nguyên lần 2; công bố vào 9.1284 tại cuộc duyệt binh ở


	I Giới  thiệu chung
1. Tác giả: (1231 - 1300), ông là một anh hùng dân tộc văn võ song toàn, là người có công đầu trong 3 cuộc kháng

chiến chống Mông Nguyên

2. Tác phẩm

- Viết trước kháng chiến chống Mông Nguyên lần 2 và công bố vào 9.1284



	Hoạt động 2 – 28’(vấn đáp, thuyết trình động não)
* GV hướng dẫn đọc: giọng điệu hào hùng, đanh thép. Chú ý tính chất cân xứng, nhịp nhàng của lối văn biền ngẫu -> GV đọc mẫu -> 2 HS tiếp

?) HS giải thích một số từ khó trong chú thích
?) Tác phẩm thuộc thể loại gì? Nêu hiểu biết của em về hịch? So sánh giữa thể chiếu và hịch?

- 2 HS -> GV chốt

- So sánh:

+ Giống: là văn ban bố công khai, là thể văn nghị luận, kết cấu chặt chẽ, lập luận sắc bén, cg viết văn biền ngẫu

+ Khác: về mục đích, chức năng:

    Chiếu: ban bố mệnh lệnh

    Hịch: cổ vũ, thuyết phục, kêu gọi để khích lệ tt, t/c’

*GV: Thông thường bài hịch kêu gọi đánh giặc có 4 phần chính

- Mở đầu: nêu vấn đề

- Tiếp: nêu truyền thống vẻ vang trong sử sách để gây lòng tin tưởng

- Phần 3: nhận định tình hình để gây lòng căm thù giặc, phân tích phải trái để làm rõ đúng sai

- P4: đề ra chủ trương cụ thể và kêu gọi đấu tranh

?) Xác định bố cục và nêu nội dung từng đoạn? 

- §1: Từ đầu -> còn lưu tiếng tốt: Nêu gương các trung thần nghĩa sĩ trong sử sách để kích thích ý chí xả thân cứu nước

- §2: Tiếp -> vui lòng: lột tả sự ngang ngược và tội ác của kẻ thù, lòng căm thù giặc sâu sắc

- §3: Tiếp -> được không?: phân tích phải trái, làm rõ đúng sai 

- §4: Còn lại: nêu nhiệm vụ cấp bách, khích lệ tinh thần chiến đấu

*GV: Chúng ta sẽ phân tích phần chữ to

- HS đọc lại đoạn 2

?) Em hiểu như thế nào về thời loạn lạc, buổi gian nan?

- Là thời dân sinh sống yên ổn, có kẻ thù xâm lược, thế giặc mạnh

?) Tội ác và sự ngang ngược của kẻ thù được tác giả lột tả như thế nào? Đó là những tội gì?

- Đòi ngọc lụa, bạc vàng

- Vét kiệt của kho có hạn

- Như hổ đói -> hung hãn

- Đi lại nghênh ngang
      nghênh ngang, láo xược 

- Chửi mắng triều đình    -> ngang ngược, ko coi ai

- Bắt nạt tể phụ
 ra gì

?) Hình ảnh lũ giặc được lột tả bằng cách nào? Tác dụng?

- Bằng hành động thực tế

- Bằng hình tượng ẩn dụ: lưỡi cú diều, thân dê chó

-> nổi bật nỗi nhục của đất nước -> các tướng sĩ tự suy nghĩ về lương tâm và trách nhiệm của mình -> bộc lộ thái độ căm phẫn, khinh ghét của tác giả

?) Việc nêu tội ác của giặc có tác dụng gì với tướng sĩ?

- Khêu gợi lòng căm thù giặc

?) Trước tội ác của kẻ thù, tác giả có thái độ như thế nào? Hành động gì?

- Căm thù giặc sâu sắc

+ quên ăn
                          

+ vỗ gối, ruột đau..            

+ nước mắt đầm đìa
          =>đau đớn uất hận đến

+ xả thịt, lột da
                     thắt gan, thắt ruột

+ nuốt gan, uống máu

?) Cách diễn đạt ở đây có gì đặc biệt? Giọng điệu?

- Dùng trường từ vựng: 1 loạt động từ mạnh, gây ấn tượng: xả, lột, nuốt, uống -> căm thù giặc cao độ

- Dùng kiểu câu: dẫu cho...thì -> khẳng định tinh thần quyết sống mái với kẻ thù

- Giọng điệu thống thiết, tình cảm -> cực tả niềm uất hận trào dâng

?) Những lời bộc bạch trên của tác giả có tác dụng gì?

- Khẳng định một tấm gương yêu nước bất khuất -> động viên to lớn -> tướng sĩ học tập
*GV: Mỗi chữ, mỗi lời như chảy trực tiếp từ trái tim qua ngòi bút lên trang giấy. Câu văn chính luận mà khắc hoạ sinh động hình tượng người anh hùng yêu nước tuyệt đẹp...


	II. Đọc ,hiểu văn bản
1.Đọc, chú thích

2. Thể loại - bố cục

- Thể loại: Hịch

- Là thể văn nghị luận thời xưa, có tính chất cổ động, thuyết phục, kêu gọi đấu tranh chống thù trong giặc ngoài

- Bố cục: 4 phần

3. Phân tích
a. Tội ác của kẻ thù và thái độ của tác giả
*) Tội ác của kẻ thù

- Bọn giặc tham lam, ngang ngược, hung hãn, láo xược

*) Thái độ của tác giả

- Tác giả yêu nước, căm thù giặc sâu sắc, quyết chiến đấu chống kẻ thù




IV. Củng cố (4p)

- Đọc diễn cảm bài hịch

V. Hướng dẫn về nhµ(1p) thuyết trình

- Học bài-Soạn tiếp bài
E. Rút kinh nghiệm

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
NS:…./…./2014

NG:…../…./2014




                        Tuần 25 Tiết 96
Văn bản 

hịch tướng sĩ
<Trần Quốc Tuấn>
A. Mục tiêu
	1. Kiến thức:
	- Giúp học sinh cảm nhận được lòng yêu nước bất khuất của Trần Quốc Tuấn, của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm thể hiện qua lòng căm thù giặc, tinh thần quyết chiến, quyết thắng kẻ thù 

- Nắm được đặc điểm cơ bản của thể hÞch, đặc sắc nghệ thuật của văn chính luận HÞch tướng sÜ,hoàn cảnh lịch sử liên quan đến sự ra đời của bài hịch, đặc điểm văn chính luận ở bài, 

	2 Kỹ năng  :  
	+KNBD:

Đọc, hiểu văn bản theo thể hịch

-Nhận biết đựoc  không khí thời đại sục sôi ở thời Trần thời điểm dân tộc ta chuẩn bị cuộc kháng chiến chống giặc Mông Nguyên xâm lựoc lần thứ 2

-Phân tích  đựoc nghệ thuật lập luận cách dùng các điển tích, điển cố trong văn nghị luận trung đại 

+KNS:-Giao tiếp ,suy nghĩ sáng tạo ,xác định giá trị bản thân,có trách nhiệm với dân tộc 

	- Thái độ   :
	- Bồi dưỡng lòng yêu nước và tự hào về truyền thống dân tộc


B. Chuẩn bị
- SGK, SGV, giáo án, tài liệu tham khảo, tranh ảnh tư liệu về Trần Quốc Tuấn

- HS: Soạn bài
C. Phương pháp
- Phương pháp học  theo nhóm, thảo  luận, vấn đáp, động não, thuyết trình..
D. Tiến trình
I. ổn định tổ chức (1’)

II Kiểm tra bài cũ (5’)
  ? Sự ngang ngược và tội ác của giặc được lột tả ntn?Thái độ của tác giả ra sao?
III. Bài mới
	Hoạt động 1-27’  (vấn đáp, thuyết trình, động não)
HS đọc: Các ngươi.... kém gì?

?) Mối quan hệ ân tính giữa Trần Quốc Tuấn với tướng sĩ là mối quan hệ trên dưới theo đạo thần chủ hay quan hệ bình đẳng của những người cùng cảnh ngộ? Mối quan hệ ân tình ấy đã khích lệ điều gì ở tướng sĩ?

- Mối quan hệ ân tình dựa trên 2 quan hệ : chủ tướng + cùng cảnh ngộ

Mối quan hệ ân tình chủ tướng -> khích lệ tinh thần trung quân ái quốc

+ Mối quan hệ cùng cảnh ngộ -> khích lệ lòng thuỷ chung của những người cùng chung hoàn cảnh => khích lệ ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người đối với vua, với nước

* GV: Sau những chứng cứ về đạo thần chủ hết sức thuyết phục, lập luận của tác giả chuyển hướng sang phê phán thái độ, hành động sai trái của các tì tướng

?) Hãy phân tích nghệ thuật lập luận của tác giả khi phê phán những hành động sai trái của tướng sĩ? Khi nêu những hành động đúng đắn nên làm?

* Khi phê phán sử dụng liên tiếp các từ phủ điịnh: không biết lọ...-> thái độ bàng quan trước vận mệnh đất nước. Đặt sau đoạn văn nói về ân tình chủ tớ -> phê phán tướng sĩ phụ lòng tốt của chủ tướng

- Chỉ ra các thú hưởng lạc: chọi gà, đánh bạc... -> quên việc nước, việc binh => phê phán thái độ vô trách nhiệm trước cảnh đất nước lâm nguy

- Chỉ ra hậu quả khôn lường: nước mất nhà tan (cả quá khứ, cả hiện tại và tương lai)

?) Nhận xét gì về giọng văn ở đây?

- Khi thì nghiêm khắc: sỉ mắng, răn đe

- Khi thì chân thành, tình cảm: mỉa mai, chế giễu

?) Để tác động sâu sắc tới nhận thức của tướng sĩ, tác giả dùng thủ pháp nghệ thuật gì?

- So sánh: 2 viễn cảnh 

+ đầu hàng: mất tất cả

+ chiến đấu thắng lợi: được cả chung và riêng

- Điệp từ, điệp ý tăng tiến: nêu vấn đề từ nhạt -> đậm, nông -> sâu

*GV: Đây là đoạn văn hay, kết hợp hài hoà lí và tình, lời văn sắc bén, sôi nổi, uyển chuyển

* HS đọc: Nay ta chọn...họng ta

?) Hãy phân tích nghệ thuật lập luận ở đoạn kết? Tác dụng?

- Tiếp tục vạch rõ ranh giới giữa 2 con đường: chính và tà, sống và chết -> thuyết phục tướng sĩ

- Bộc lộ thái độ dứt khoát: hoặc là địch hoặc là ta, không có vị trí cho những kẻ bàng quan trước thời cuộc

-> thanh toán thái độ trù trừ trong tướng sĩ, động viên người thờ ¬, do dự

- Tác dụng: động viên tới mức cao trong ý chí quyết chiến quyết thắng của tướng sĩ

?) Em hiểu như thế nào về câu cuối cùng vủa văn bản?

- Làm cho lời văn kêu gọi ở trên thêm sức đồng cảm
	I.Tìm hiểu chung
II. Đọc, hiểu văn bản

1. Đọc, hiểu từ khó

2. Kết cấu, bố cục

3. Phân tích

a. Tội ác của kẻ thù và thái độ của tác giả
b) Phê phán thái độ sai trái của tướng sĩ

 Tác giả phê phán nghiêm khắc hành động hưởng lạc, thái độ bàng quan vô trách nhiệm trước vận mệnh đất nước của tướng sĩ

c. Lời kêu gọi tướng sĩ

- Tác giả kêu gọi tướng sĩ quan tâm chiến đấu chống kẻ thù xâm lược

	Hoạt động 2- 5’ (vấn đáp, thuyết trình, trình bày một phút...)
?) Em cảm nhận được những điều sâu sắc nào từ nội dung bài Hịch tướng sĩ?

- Những lời khích lệ chân tình của Trần Quốc Tuấn đối với tướng sĩ...

- Lòng yêu nước, căm thù giặc sâu sắc của tác giả và nhân dân thời Trần

?) Hịch tướng sĩ được đánh giá là một bài nghị luận xuất sắc của văn học cổ nước ta là vì sao?

- Kết cấu chặt chẽ

- L2: kết hợp hài hoà lí trí và tình cảm

- Lời văn: giàu hình ảnh, nhạc điệu, câu văn biền ngẫu cân đối, nhịp nhàng

* HS đọc ghi nhớ

	4. Tổng kết

a. Nội dung:
Bài hịch phản ánh tinh thần yêu nước nồng nàn của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm thể hiện qua lòng căm thù giặc, ý chí quyết chiến chống kẻ thù xâm lược
b. Nghệ thuật:

Áng văn chính luận xuất sắc, có sự kết hợp giữa lập luận chặt chẽ, sắc bén với lời văn thống thiết..

c. Ghi nhí: Sgk (61)


	Hoạt động 4- 4’
HS thảo luận -> trình bày
	IV. Luyện tập
BT 7 (61)

Lược đồ kết cấu bài hịch


- Khích lệ lòng căm thù giặc, nỗi nhục mất nước

- Khích lệ lòng trung quân ái quốc và lòng ân nghĩa 

Khích lệ lòng yêu nước

thuỷ chung của những người cùng cảnh ngộ



bất khuất, quyết chiến
- Khích lệ ý chí lập công danh, xả thân vì nước


thắng kẻ thù xâm lược

- Khích lệ lòng tự trọng, tự tôn dân tộc trước

 cái sai và cái đúng

IV. Củng cố (2p)

-Đọc diễn cảm bài hịch
V. Hướng dẫn về nhµ(1p) thuyết trình
- Học thuộc lòng một đoạn em thích. Phân tích tác phẩm, học ghi nhớ

- Chuẩn bị “Nước Đại Việt ra” theo câu hỏi SGK, tìm hiểu về Nguyễn Trãi và toàn bộ bài Bình Ngô Đại Cáo

E. Rút kinh nghiệm

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..

Duyệt tuần 25

Ngày:……/…../2014
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